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Báo cáo
Tình hình thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên công đoàn 

6 tháng đầu năm 2010
I. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

1. Đối với Tổng Liên đoàn.

Tiếp tục triển khai các giải pháp để chỉ đạo và hỗ trợ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện mục tiêu Chương trình phát triển đoàn viên Công đoàn Nhiệm kỳ 2008- 2013, trong đó phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu năm 2010: Kết nạp mới 384.873 đoàn viên và thành lập mới 2.762 CĐCS.
Hoàn thành việc dịch thuật và phát hành 20.000 cuốn Điều lệ Công đoàn Việt Nam tam ngữ (Việt-Anh-Trung) cho công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Kết hợp đợt nghiên cứu, khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành TLĐ về đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS tại 25 LĐLĐ tỉnh- TP, CĐ ngành TW, CĐ tổng công ty, gồm 47 Công đoàn cơ sở và 32 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trong đó khảo sát các nội dung và tình hình triển khai thực hiện Chương trình số 2295/CT-TLĐ về phát triển đoàn viên công đoàn giai đoạn 2008- 2013 gồm:
- Công tác khảo sát nắm tình hình CNLĐ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, theo ngành nghề, và việc triển khai tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Công tác quản lý đoàn viên Công đoàn tại CĐCS và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
- Tình hình triển khai thực hiện hướng dẫn số 1902/HD-TLĐ ngày 10/11/2009 về tổ chức và hoạt động CĐCS cơ quan xã, phường, thị trấn.
Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong 6 tháng đầu năm 2010 của các đơn vị; đôn đốc báo cáo và tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại CĐCS năm 2009.

2. Các LĐLĐ tỉnh-TP, CĐ ngành TW, tổng công ty trực thuộc TLĐ.   

Đa số các LĐLĐ tỉnh, CĐ ngành TW, CĐ tổng công ty trực thuộc TLĐ chuẩn bị báo cáo tổng hợp, đánh giá riêng về tình hình thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên của BCH Tổng Liên đoàn, trong đó nêu rõ những tồn tại, nhược điểm và khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đoàn viên, vận động thành lập CĐCS năm 2009. Qua đó đề ra những giải pháp cụ thể cho mỗi cấp CĐ để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ trong các doanh nghiệp và xây dựng CĐCS vững mạnh năm 2010.

Một số LĐLĐ tỉnh tổng kết công tác tổ chức thực hiện Quyết định số 974/QĐ-TLĐ ngày 29/6/2004 của Đoàn Chủ tịch TLĐ ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động CĐCS xã, phường, thị trấn; đồng thời triển khai thực hiện Hướng dẫn số 1902/HD-TLĐ của Đoàn Chủ tịch TLĐ ngày 10/11/2009, thay thế Quyết định 974/QĐ-TLĐ về tổ chức và hoạt động CĐCS xã, phường, thị trấn; trong đó hướng dẫn cụ thể về đối tượng xem xét, kết nạp đoàn viên CĐ (LĐLĐ Đồng Nai, Ninh Bình) 
Một số đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phát triển đoàn viên CĐ năm 2010 cao hơn chỉ tiêu TLĐ giao, như: Bắc Ninh 25%; Bình Dương 60%; Đà Nẵng 46,3%; Hải Phòng 46,3%; Hải Dương 16,7%; Nam Định 20%; Quảng Ngãi 15,6%; Khánh Hoà 117,6%; Kiên Giang 26,7%; Sơn La 25%; Tây Ninh 50%;  Thừa Thiên- Huế 16,7%; CĐ Công Thương 100%; CĐ Nông nghiệp và PTNT 11%.
II. Kết quả thực hiện Chương trình
1. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Tổng hợp báo cáo của 82/83 LĐLĐ tỉnh- TP, CĐ ngành TW, CĐ tổng công ty trực thuộc TLĐ (CĐ Công An chưa báo cáo), 6 tháng đầu năm 2010 các cấp công đoàn cả nước đã tuyên truyền kết nạp mới 253.820 đoàn viên và thành lập mới 2.535 CĐCS. 
Số đoàn viên kết nạp mới bằng 96,4% và CĐCS thành lập mới bằng 84,8% so với cùng kỳ năm 2009. Tuy nhiên so với kế hoạch năm 2010, số kết nạp mới đạt 65,9% KH năm và CĐCS thành lập mới đạt 91,8% KH năm. Cụ thể theo các loại hình như sau:    
 *Về phát triển đoàn viên:

- Khu vực Nhà nước kết nạp 63.777 đoàn viên, chiếm 25,1% tổng số đoàn viên mới kết nạp. Trong đó khối hành chính sự nghiệp kết nạp 45.461 đoàn viên, khối doanh nghiệp nhà nước kết nạp 18.361 đoàn viên . 
- Khu vực ngoài nhà nước kết nạp 190.0043 đoàn viên, chiếm 74,9% tổng       số đoàn viên mới kết nạp. Trong đó khối sự nghiệp ngoài công lập kết nạp 4.810 đoàn viên, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nạp 92.335 đoàn viên, doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước kết nạp 92.898 đoàn viên.

 *Về thành lập công đoàn cơ sở: 

- Khu vực nhà nước thành lập 577 CĐCS, chiếm 22,8% tổng số CĐCS mới thành lập. Trong đó khối hành chính sự nghiệp thành lập 492 CĐCS, khối cơ quan xã, phường, thị trấn thành lập 52 CĐCS và khối doanh nghiệp Nhà nước thành lập 33 CĐCS.

- Khu vực ngoài Nhà nước thành lập 1.958 CĐCS, chiếm 77,2% tổng số CĐCS  mới thành lập; trong đó:

	Sự nghiệp ngoài công lập:                   

Liên doanh nước ngoài:                        

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài:  

Công ty cổ phần:                                  

Công ty trách nhiệm hữu hạn:             

Doanh nghiệp tư nhân:                        

Hợp tác xã:                                          

Nghiệp đoàn:                                       

Loại hình khác:                                   
	179 C§CS 

33 C§CS 

159 C§CS 

546 C§CS 

867 C§CS 

117 C§CS 

24 C§CS 

15 N§CS 

18 C§CS


Trừ số giảm 137.343 đoàn viên và 1.655 CĐCS; tăng thực tế trong 6 tháng đầu năm 2010 là 116.477 đoàn viên và 880 CĐCS. 
Tổng hợp kết quả thực hiện từ năm 2008 đến nay, cả nước đã kết nạp mới 1.514.190 ĐV, thành lập 14.404 CĐCS. So với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn VN đã vượt chỉ tiêu TLĐ giao với 100,9% về chỉ tiêu kết nạp đoàn viên và 105,2% chỉ tiêu thành lập CĐCS. 
Trừ số giảm 839.903 đoàn viên và 4.630 CĐCS, tăng thực tế 674.287 đoàn viên và 9.774 CĐCS. Nâng tổng số cả nước đến 20/5/2010 có 6.888.462 đoàn viên và 103.245 công đoàn cơ sở. 

2. Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh.

Tổng hợp báo cáo năm 2009 của 83/83 đơn vị, kết quả có 92.632 CĐCS được chấm điểm xếp loại, trong đó 76.363 CĐCS đạt vững mạnh và VMXS. Tính bình quân có 76.8% CĐCS đạt vững mạnh, trong đó 38,4% đạt VMXS. Tính riêng cho các loại hình như sau:

+ Khu vực hành chính sự nghiệp công lập có 87,37% CĐCS đạt vững mạnh, trong đó 38,4% CĐCS đạt VMXS.

+ Khu vực doanh nghiệp Nhà nước có 86,6% CĐCS đạt vững mạnh, trong đó 50,9% CĐCS đạt VMXS.

+ Khu vực sự nghiệp ngoài công lập có 75,6% CĐCS đạt vững mạnh, trong đó có 34,44% CĐCS đạt VMXS.

+ Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 45,4% CĐCS đạt vững mạnh, trong đó có 15,9% CĐCS đạt VMXS. 

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có 45,5% CĐCS đạt vững mạnh, trong đó có 16,1% CĐCS đạt VMXS.

 Như vậy tính bình quân tỷ lệ CĐCS vững mạnh năm 2009 giảm 0,07% so với năm 2008, nhưng tính riêng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 45,5%) tăng hơn 6,1% so với năm 2008 (39,4%). Tính chung tỷ lệ CĐCS đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc ở các khu vực đều tăng so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam.

III/ một số nhận xét 

1. Ưu điểm
- Đa số các đơn vị đều quan tâm, coi trọng công tác phát triển đoàn viên CĐ, khi triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2010 đã có báo cáo riêng đánh giá thực trạng kết quả công tác phát triển đoàn viên năm 2009, trong đó nêu cụ thể một số hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đề ra các giải pháp vận động, tuyên truyền thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp đông LĐ, nhưng chưa có CĐCS. 
- Một số đơn vị tiếp tục tăng cường đầu tư cán bộ và kinh phí cho việc khảo sát doanh nghiệp, làm cơ sở để xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến thành lập CĐCS. 
- Nhiều đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2010 cao hơn so với chỉ tiêu đăng ký và TLĐ giao; trong đó nhiều nhất là LĐLĐ tỉnh Bình Dương tăng 12.000 ĐV, Khánh Hoà tăng 4.000 ĐV, Hải Phòng tăng 3.800 ĐV. 

- Một số đơn vị được giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên cao, nhưng trong 6 tháng đầu năm đã đạt kết quả rất khả quan như: Bà Rịa- Vũng Tàu đạt124% KH năm; Bắc Giang đạt 81% KH năm; Bình Dương đạt 96% KH năm; Đồng Nai đạt 82% KH năm; Hải Dương đạt 141,2% KH năm; Hải Phòng đạt 77% KH năm; Long An đạt 141% KH năm; CĐ Ngân hàng đạt 193% KH năm.
- Tỷ lệ CĐCS vững mạnh khu vực có vốn đầu tư nước ngoài năm 2009 tăng đáng kể so với các năm trước đây, tăng 6,1% so với năm 2008. 
2. Tồn tại, hạn chế.

- Công tác triển khai nhiệm vụ phát triển đoàn viên CĐ năm 2010 ở một số đơn vị không bám sát kế hoạch chỉ đạo của TLĐ. Nội dung tổ chức thực hiện còn chung chung, thiếu giải pháp cụ thể. Một số đơn vị đề ra chỉ tiêu năm 2010 thấp hơn số lượng đã đăng ký và chỉ tiêu TLĐ giao, trong đó LĐLĐ Thái Bình thấp nhất: Đầu nhiệm kỳ đăng ký năm 2010 kết nạp 6.300 đoàn viên, nhưng triển khai kế hoạch năm 2010 chỉ có 3.000 đoàn viên.
- Một số đơn vị chưa chủ động chuẩn bị tài liệu tuyên truyền phát triển đoàn viên, không có tài liệu hướng dẫn hoạt động CĐCS, không có tờ rơi tuyên truyền về tổ chức CĐ đến người LĐ và chủ SDLĐ; do đó việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS bị phụ thuộc vào sự thiện chí hoặc tạo điều kiện của lãnh đạo doanh nghiệp.
- Kết quả phát triển đoàn viên ở một số đơn vị thấp. Trong số 82 đơn vị đã báo cáo, có 27 đơn vị chưa đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch năm, trong đó các đơn vị chỉ tiêu KH cao nhưng mới đạt rất thấp, gồm: Bắc Ninh 11%; Cần Thơ 26%; Hà Nội 35%; Lâm Đồng 24%; Thái Bình 11%; Vĩnh Phúc 6%; CN Tầu thuỷ 2%; Dệt May 1,6%;.
- Kinh phí cho các nội dung về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở một số đơn vị chưa được đầu tư thoả đáng. Có địa phương không tổ chức khảo sát DN, không nắm được tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, có CĐ các khu CN là CĐ cấp trên cơ sở qua 2 năm không có DN nào thành lập được CĐCS, mặc dù trong khu CĐ có một số DN đông lao động. 
- Có nơi chưa coi trọng việc lựa chọn và bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm làm công tác phát triển đoàn viên, nên hiệu quả thấp, vai trò của CĐ cấp trên cơ sở mờ nhạt. Một số cán bộ được bố trí làm công tác báo cáo thống kê về đoàn viên và CĐCS nhưng thiếu kiến thức cơ bản về tổ chức CĐ, không phân biệt được tên gọi các cấp trung gian trong CĐCS , không phân biệt được thế nào là trực tiếp chỉ đạo CĐCS hoặc phối hợp chỉ đạo CĐCS. Vì vậy số liệu báo cáo thống kê về đoàn viên và CĐCS còn mâu thuẫn, chưa phản ánh thực chất, kể cả số liệu CĐCS vững mạnh. Có đơn vị loại những CĐCS đầu năm không đăng ký xây dựng CĐCS vững mạnh ra khỏi danh sách phân loại CĐCS của năm đó. 
- Một số đơn vị có sự biến động tăng, giảm đoàn viên và CĐCS lớn trong kỳ báo cáo như: Công đoàn Bưu Điện giảm 1.031 CĐCS (từ 1.350 CĐCS nay còn 253 CĐCS) do báo cáo các kỳ trước thống kê toàn bộ số CĐCS thành viên và coi đó là CĐCS; Công đoàn Cao Su tăng 185 CĐCS (từ 58 CĐCS nay tăng lên 243 CĐCS) do báo cáo các kỳ trước chỉ thống kê CĐCS do CĐ Cao Su trực tiếp chỉ đạo, không thống kê các CĐCS phân cấp cho CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ đạo; Hà Nội tổng số giảm 21.593 đoàn viên, Dệt may giảm 3.111 đoàn viên… 
- Công tác quản lý đoàn viên còn nhiều khó khăn, bất cập. Một số CĐCS doanh nghiệp không có sổ quản lý đoàn viên mà dựa vào danh sách quản lý LĐ của DN, nên không thể nắm chắc số đoàn viên trước sự biến động tăng, giảm lao động của các doanh nghiệp. 
- Qua khảo sát cho thấy việc kết nạp lại đoàn viên CĐ đang diễn ra ở một số đơn vị. Nguyên nhân chủ yếu do đoàn viên mới chuyển đến, không có Thẻ đoàn viên, không làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt CĐ. Có đơn vị NLĐ mới chuyển đến, đã có Thẻ đoàn viên CĐ, nhưng vẫn được CĐ ở đó ra quyết định kết nạp lại. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho số lượng kết nạp đoàn viên cao, nhưng số thực tăng đoàn viên thấp.

- Một số đơn vị chậm báo cáo kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS 6 tháng đầu năm 2010 trong đó có đơn vị vừa phải gửi công văn nhắc, vừa phải điện gặp trực tiếp để đôn đốc như: Đắc Nông, Hà Nam, Kiên Giang, Thái Nguyên, Trà Vinh, Công An, Dầu Khí, Nông Nghiệp & PTNT.
- Công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chương trình của Ban Chỉ đạo Tổng Liên đoàn đối với các LĐLĐ tỉnh- TP, CĐ ngành TW, CĐ tổng công ty trực thuộc TLĐ và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, từ khi ban hành Chương trình đến nay chưa được thực hiện. Đánh giá kết quả chủ yếu trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị.
III/ phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010
1. Đối với Tổng Liên đoàn: 

- Tập huấn nghiệp vụ thống kê báo cáo số liệu tổ chức và đoàn viên CĐ đối với cán bộ làm công tác thống kê về tổ chức, phát triển đoàn viên CĐ cấp tỉnh, ngành TW, tổng công ty trực thuộc TLĐ.

- Tổ chức một số lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền phát triển đoàn viên, vận động thành lập công đoàn cơ sở; nghiệp vụ công tác tổ chức và hoạt động CĐCS cho cán bộ CĐ cấp huyện, ngành địa phương, CĐ các khu công nghiệp ở các địa phương mới phát triển công nghiệp. 
- Phát hành tờ gấp song ngữ (Anh-Việt) giới thiệu về tổ chức công đoàn Việt Nam, phục vụ công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

- Tổ chức một số hội thảo về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng CĐCS vững mạnh. 

- Tiến hành kiểm tra, khảo sát một số đơn vị về tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đoàn viên, hoạt động CĐCS; để có những giải pháp hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hoạt động của Uỷ ban quan hệ lao động về vận động thành lập tổ chức CĐ trong các DN, hướng dẫn xây dựng quan hệ LĐ hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các DN.  

- Thống kê, báo cáo và tổng hợp số liệu định kỳ theo quy định. Chuẩn bị các nội dung tình hình thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên để báo cáo Ban Chấp hành TLĐ; tổ chức hội nghị giao ban Chương trình theo cụm. 
2. Đối với LĐLĐ tỉnh-TP, CĐ ngành TW, tổng CT trực thuộc TLĐ.   

- Tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS; hướng dẫn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS để thu hút đoàn viên tham gia sinh hoạt Công đoàn, thu hút CNLĐ vào tổ chức Công đoàn. 

- Ưu tiên bố trí cán bộ, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, để có đủ khả năng hướng dẫn ban chấp hành CĐCS về kỹ năng thương lượng tập thể, hoà giải lao động và tham gia giải quyết tranh chấp lao động; tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi kinh nghiệm xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.

- Chỉ đạo CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS và chấm điểm, xếp loại CĐCS theo đúng quy định của Đoàn Chủ tịch TLĐ.

- Chủ động đầu tư, ưu tiên kinh phí cho công tác phát triển đoàn viên, trong đó có các nội dung chi cho công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn CĐCS hoạt động.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo qui định của TLĐ các nội dung về công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh theo tinh thần chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
​​​​
	   Nơi nhận:

- Đoàn Chủ tịch TLĐ (Báo cáo)

- Ban Chỉ đạo CT PTĐV
- Các LĐLĐ tØnh-TP, CĐ ngành TW
- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo
- Lưu Ban ToC, VP TLĐ 
	TM. ban chỉ đạo chương trình
Phó chủ tịch- trưởng bcđ
Nguyễn Văn Ngàng
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